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7Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường năm học 2005 - 2006
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	TRỪƠNG ĐẠI HỌC BÁN CÔNG TÔN ĐỨC THẮNG
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BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN
Giai đoạn I: từ 12/2005 đến 03/2006.

Kính gửi: 
Ban giám hiệu trường đại học bán công Tôn Đức Thắng 

Ban Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế 

1 tình hình chung 

Đơn vị  quản lý: 

Trường đại học bán công Tôn Đức Thắng

Đơn vị chủ trì: 

khoa Môi trường và bảo hộ lao động  

Thời gian thực hiện đề tài: 06 tháng từ 12/2005 đến 05/2006.

Tổng số kinh phí được duyệt: 

10.000.000 đồng (mười triệu đồng chẵn)

Kinh phí đã cấp lần 1:

 
4.000.000 đồng (bốn triệu đồng chẵn)

Kinh phí còn lại:



6.000.000 đồng (sáu triệu sáu đồng)

Số đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: 
08 đề tài. 

2 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

· 06 đề tài đảm bảo đúng tiến độ. 02 đề tài chậm so với tiến độ đã đăng ký ở đề cương, tuy nhiên cũng đã thực hiện được một trong hai phần chính của đề tài là phần khảo sát thu thập số liệu. Do đó, hai đề tài này có khả năng hoàn thành đúng thời hạn. 

2.1 12BH01. Tính toán năng suất lao động và hiệu quả kinh tế xã hội của biện pháp thông gió xuyên phòng làm mát không khí bằng phương pháp bốc hơi đoạn nhiệt cải thiện điều kiện làm việc trong ngành may mặc 
Huỳnh Thị Ngọc Hân - 610654B. 06BH1N. 

Tập hợp tài liệu tham khảo, khảo sát một số cơ sở may mặc, nghiân cứu các sơ đồ thông gió thường gặp, tìm hiểu phổ phân phối gió và nhiệt độ hiệu quả. 

Đạt tiến độ theo kế hoạch đặt ra từ đầu. Tuy nhiên một số công việc phát sinh sẽ phải hoàn tất trong giai đoạn 2. 

2.2 10CM02. Nghiên cứu thực trạng xử lý nước cấp cho các thiết bị nhiệt và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước cấp lò hơi nhằm bảo đảm an toàn và phòng ngừa sự cố môi trường tại nhà máy dệt – Công ty dệt Việt Thắng.
Phạm Văn Dương - 710209B. Nguyễn Thị Hiền - 710219B. Lê Đông Hưng – 710229B. Tạ Thị Phương Thảo – 710256B. 07CM1N. 

Thu thập và tổng quan tài liệu, viết chương mở đầu, chương tổng quan chế độ nước cấp trong thiết bị nhiệt, ảnh hưởng của tạp chất có trong nước cấp, tổng quan phương pháp xử lý độ cứng có trong nước cấp thiết bị nhiệt. 

Đạt tiến độ theo kế hoạch. 
2.3 20CM03. Xử lý nước thải lò mổ 1000m3/ngày đêm. 
Vũ Văn Đức - 710280B. Nguyễn Vĩnh Thi - 710263B. Hà Quốc Anh - 710201B. 07CM1N. 

Đã chọn địa điểm khảo sát, tổng quan tài liệu. 

Đề tài đã chậm so với kế hoạch đã đưa trong đề cương. 

Đề nghị sinh viên và giáo viên hướng dẫn tích cực giúp đỡ hơn trong thời gian tới.
2.4 05MT04. Nghiên cứu xác định khối lượng rác thải sinh hoạt tại một khu dân cư
Trần Thụy An Bình - 710409B. Ngô Đăng Khoa - 710449B. Lê Thị Lan Phương - 710480B. Huỳnh Xuân Thọ - 710500B. Bùi Anh Thư - 710502B. 07MT1N.

Đã khảo sát, thực địa, lấy mẫu và xử lý số liệu. Đúng tiến độ.   
2.5 15MT05. Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin hoá chất trong kỹ thuật môi trường
Hoàng Lâm Khoa - 610439B. Phạm Quốc Khánh - 610444B. 06MT2N. 

Đã tập hợp tư liệu, phân loại tài liệu. Cần tập trung thực hiện trong giai đoạn 2, nhất là phần xây dựng chương trình tìm kiếm và tìm kiếm nâng cao. 

Đạt tiến độ giai đoạn 1. 
2.6 08BH06. Đánh giá tình trạng thiết bị và đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa sự cố môi trường cho lò hơi OMNICAL công suất 10T/h, áp suất 10 kg/cm2 tại công ty dệt Việt Thắng.
Mai Thùy Linh - 610227B. 06BH1N. 

Đã tập hợp tài liệu tham khảo. Khối lượng công việc đạt tiến độ.
2.7 14MT07. Nghiên cứu tác động việc sử dụng sản phẩm thuốc nhuộm tóc đến sức khoẻ con người và môi trường. 

Phạm Tường Vy - 710522B. Nguyễn Việt Thi - 710498B. Võ Thị Thanh Loan - 710457B. Hoàng thị quỳnh uyên - 710516B. Nguyễn thị quỳnh trâm - 710506B. 07MT1N. 

Đã khảo sát thực địa và tổng hợp số liệu. Tổng quan phiếu thăm dò ý kiến và viết một phần chương chính của báo cáo về đánh giá ảnh hưởng của thuốc nhuộm tóc đến con người. So với đề cương đã đưa ra, chưa hoàn thành phần nghiên cứu các chất có trong thuốc nhuộm tóc. 

2.8 18CM08. Nghiên cứu thu hồi và tái sử dụng bùn lắng ở công ty khai thác và xử lý nước ngầm ở TP.HCM 

Hoàng Thị Thủy Tiên - 710268B. Đoàn Thanh Tâm - 710252B. Phan Thị Thu Hà  - 710215B. Đặng Thành Nhân - 7102047B. Nguyễn Tứ Nam Thiên Hoà - 710222B. 07CM1N
Đã tập hợp tài liệu tham khảo, tìm hiểu quy trình công nghệ của công ty, lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu đánh giá. 

Đạt tiến độ đã đăng ký. Tuy nhiên còn thiếu sót trong tìm kiếm và đọc tài liệu. 

3 Quan hệ giữa các nhân sự thực hiện đề tài NCKHSV

· Cán bộ phụ trách NCKHSV có liên lạc tốt với SV, kịp thời thông báo những thông tin liên quan. Lịch thực hiện đề tài đã lên sẵn từ đầu năm và có ghi chú các mốc thời gian SV cần quan tâm gồm nghỉ Tết, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ… để sinh viên bố trí thời gian tập trung làm nghiên cứu khoa học trong tháng 2, tháng 3 và tháng 4.

· Phần hướng dẫn làm nghiên cứu khoa học sinh viên cụ thể hơn năm trước với phần hướng dẫn tài liệu tham khảo, cải tiến cách viết báo cáo từ kinh nghiệm của những năm trước, nộp báo cáo giữa kỳ kịp thời hạn của nhà trường…  

· SV gặp giáo viên hướng dẫn tốt hơn so với năm trước. Các báo cáo đều có xác nhận của giáo viên hướng dẫn.

· Giáo viên hướng dẫn chủ yếu là cán bộ cơ hữu của khoa vào lúc đăng ký đề tài. Hiện nay ThS. Lý Ngọc Minh và ThS. Trần Thị Mai Phương đã chuyển công tác, tuy nhiên sinh viên vẫn liên hệ được và thực hiện đề tài theo tiến độ. 

· Tất cả các thông báo đến sinh viên thực hiện đề tài đồng thời được thông báo đến giáo viên hướng dẫn. 

4 Danh sách đề tài NCKHSV 2005 – 2006 

Theo bảng phụ lục 

5 NHỮNG ĐỀ NGHỊ

5.1 Điều chỉnh danh sách SV thực hiện đề tài 

· 20CM03 “Xử lý nước thải lò mổ 1000m3/ngày đêm” 

Sinh viên thực hiện: Vũ Văn Đức - 710280B. Nguyễn Vĩnh Thi - 710263B. Hà Quốc Anh - 710201B. 07CM1N. 

· 10CM02. Nghiên cứu thực trạng xử lý nước cấp cho các thiết bị nhiệt và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước cấp lò hơi nhằm bảo đảm an toàn và phòng ngừa sự cố môi trường tại nhà máy dệt – Công ty dệt Việt Thắng.

Sinh viên thực hiện: Phạm Văn Dương - 710209B. Nguyễn Thị Hiền - 710219B. Lê Đông Hưng – 710229B. Tạ Thị Phương Thảo – 710256B. 07CM1N. 

5.2 Đề nghị cấp tiếp kinh phí thực hiện 

Các sinh viên thực hiện đề tài và giáo viên hướng đẫn đều có đề nghị nhà trường cấp tiếp một phần kinh phí cho các đề tài đã hoàn thành đúng tiến độ ngay sau khi tổng kết báo cáo giữa kỳ với nhà trường vì các lý do: 

· Kinh phí thự c hiện đề tài được dùng chủ yếu cho việc đi thực địa, lấy mẫu, phân tích… Các công việc này được thực hiện ngay trong giai đoạn 1, trước khi báo cáo giữa kỳ. Kinh phí đã thiếu so với nhu cầu của đề tài, sinh viên thường phải ứng trước trong điều kiện cuộc sống khó khăn. 

· Kinh phí lần 2 được cấp sau khi nghiệm thu là đến tận tháng 10 hay tháng 11, nghĩa là 4 – 5 tháng sau khi đã hoàn thành báo cáo và nghiệm thu tại hội đồng khoa học chuyên ngành (trong tháng 6 hay đầu tháng 7). Như vậy kinh phí này cấp quá chậm so với thời gian hoàn tất đề tài, gần bằng thời gian thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên thứ hai.

· Kinh phí lần 2 lại chiến đến 60% tổng kinh phí thực hiện. Nếu cấp muộn như vậy thì kinh phí này thực sự chỉ là trả lại nợ của sinh viên khi đã vay trước để là đề tài, và không có ý nghĩa khuyến khích SV thực hiện nghiên cứu khoa học. 

Chúng tôi đề nghị tiến độ cấp kinh phí NCKHSV theo lịch như sau: 

· Lần 1: ngay sau khi duyệt đề cương, nhà trường ra quyết định cấp kinh phí thực hiện. Số lượng = 40% tổng kinh phí thực hiện

· Lần 2: ngay sau khi đề tài đã báo cáo giữa kỳ. Số lượng = 30 – 40% tổng kinh phí. 

· Lần 3: sau khi nghiệm thu, là 30 – 20 % tổng kinh phí.  

5.3 Đề nghị về thời gian nghiệm thu đề tài NCKHSV

Theo lịch thực hiện đề tài NCKHSV hiện nay như sau: 

· Đăng ký vào tháng 10 - 11  

· Duyệt kinh phí: tháng 11 – 12 

· Cấp kinh phí: tháng 12

· Thực hiện: 6 tháng, từ tháng 12 năm trước đến tháng 05 năm sau 

· Nộp báo cáo toàn văn: tháng 06 năm sau

· Nghiệm thu tại hội đồng khoa học chuyên ngành : tháng 06 – 07 năm sau

· Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường: tháng 09 -10 năm sau

Phần xếp hạng cấp trường là kéo dài đến tận học kỳ I của năm học sau, cách thời gian đã hoàn thành đề tài 4 -  5 tháng. Như vậy là quá dài, không cần thiết. Hơn nữa kéo theo kinh phí thực hiện đề tài bị treo kéo dài gần bằng thời gian làm đề tài là không hợp lý, thanh toán không đúng theo năm học tương ứng của đề tài và cũng không khuyến khích SV tham gia NCKH. 

Nên chăng, thu xếp thời gian nghiệm thu ngay trong tháng 6, báo cáo hội nghị NCKHSV cấp trường vào cuối tháng 6. Điều chỉnh cụ thể trong tuần nào tuỳ theo lịch thi của sinh viên. Thời gian hè là lúc sinh viên nộp báo cáo, sửa chữa và bổ sung số liệu khảo sát thực địa cho đề tài để tham gia các giải thưởng NCKH các cấp. 

Chúng tôi đề nghị một phương án lịch thực hiện NCKHSV như sau: 

· Giới thiệu đề tài NCKHSV : tháng 09 – tuần đầu tháng 10

· Đăng ký:

2 tuần đầu tháng 10   

· Duyệt kinh phí: 
2 tuần cuối tháng 10 

· Cấp kinh phí: 
tuần cuối tháng 10 hay tuần đầu tháng 11

· Thực hiện: 
6 tháng, từ tháng 11 năm trước đến hết tháng 04 năm sau 

· Nộp báo cáo toàn văn: tuần đầu tháng 05 năm sau

· Nghiệm thu tại hội đồng khoa học chuyên ngành: tháng 05 năm sau

· Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường: tháng 06 năm sau

Năm học 2004-2005, khoa Môi trường và Bảo hộ Lao động đã thực hiện đúng kế hoạch là 30/05/2005 nộp báo cáo toàn văn. Khả năng năm học này 2005-2006 cũng dẽ đúng tiến độ khi thực hiện đề tài bắt đầu từ tháng 12/2005, kết thúc vào tháng 05/2006. Như vậy, nếu năm sau bắt đầu sớm hơn 1 tháng, thì kết thúc sẽ sớm hơn 1 tháng và khả năng hội nghị NCKHSV tổ chức vào tháng 06 là hoàn toàn khả thi theo kinh nghiệm thực hiện tại khoa MT-BHLĐ.

Kính đề nghị nhà trường xem xét và tạo điều kiện cho sinh viên tham gia tích cực vào nghiên cứu khoa học. 

	BAN CHỦ NHIỆM 

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

TS. Nguyễn Văn Quán
	TPHCM, ngày 30 tháng 03 năm 2006

Người lập báo cáo

ThS. Trần Minh Hải


Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường năm học 2005 - 2006

	Maõ số
	Đề Tài
	SV thực hiện
	Lớp
	GV hướng dẫn

	12BH01
	Tính toán năng suất lao động và hiệu quả kinh tế xã hội của biện pháp thông gió xuyên phòng làm mát không khí bằng phương pháp bốc hơi đoạn nhiệt cải thiện điều kiện làm việc trong ngành may mặc 
	Huỳnh Thị Ngọc Hân - 610654B
	06BH1N
	Nguyễn Văn  Quán. 0913732381

	10CM02
	Nghiên cứu thực trạng xử lý nước cấp cho các thiết bị nhiệt và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước cấp lò hơi nhằm bảo đảm an toàn và phòng ngừa sự cố môi trường tại nhà máy dệt – Công ty dệt Việt Thắng.
	Phạm Văn Dương - 710209B. Nguyễn Thị Hiền - 710219B. Lê Đông Hưng – 710229B. Tạ Thị Phương Thảo – 710256B.  
	07CM1N
	ThS. Lý Ngọc Minh.0903738086 (8405995)

	20CM03
	Xử lý nước thải lò mổ 1000m3/ngày đêm 
	Vũ Văn Đức - 710280B. Nguyễn Vĩnh Thi - 710263B. Hà Quốc Anh - 710201B
	07CM1N
	ThS. Trần Thị Mai Phương 

	05MT04
	Nghiên cứu xác định khối lượng rác thải sinh hoạt tại một khu dân cư
	Trần Thụy An Bình - 710409B. Ngô Đăng Khoa - 710449B. Lê Thị Lan Phương - 710480B. Huỳnh Xuân Thọ - 710500B. Bùi Anh Thư - 710502B
	07MT1N
	ThS. Trần Minh Hải. 8405995

	15MT05
	Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin hoá chất trong kỹ thuật môi trường
	Hoàng Lâm Khoa - 610439B. Phạm Quốc Khánh - 610444B
	06MT2N
	ThS. Trần Minh Hải. 8405995

	08BH06
	Đánh giá tình trạng thiết bị và đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa sự cố môi trường cho lò hơi OMNICAL công suất 10T/h, áp suất 10 kg/cm2 tại công ty dệt Việt Thắng.
	Mai Thùy Linh - 610227B
	06BH1N
	ThS. Lý Ngọc Minh. 0903738086 (8405995)

	14MT07
	Nghiên cứu tác động việc sử dụng sản phẩm thuốc nhuộm tóc đến sức khoẻ con người và môi trường. 
	Phạm Tường Vy - 710522B. Nguyễn Việt Thi - 710498B. Võ Thị Thanh Loan - 710457B. Hoàng Thị Quỳnh Uyên - 710516B. Nguyễn Thị Quỳnh Trâm - 710506B
	07MT1N
	ThS. Trần Thị Mai Phương. 0958892956

	18CM08
	Nghiên cứu thu hồi và tái sử dụng bùn lắng ở công ty khai thác và xử lý nước ngầm ở TP.HCM 
	Hoàng Thị Thủy Tiên - 710268B. Đoàn Thanh Tâm - 710252B. Phan Thị Thu Hà  - 710215B. Đặng Thành Nhân - 7102047B. Nguyễn Tứ Nam Thiên Hoà - 710222B
	07CM1N
	Ngô Hoàng Văn. 0903700233
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DANH SÁCH NỘP BÁO CÁO GIỮA KỲ 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN CẤP TRƯỜNG 2005-2006

	TT
	Mã
	TT
	TÊN ĐỀ TÀI
	Sinh viên thực hiện
	Lớp
	GV hướng dẫn
	Kinh phí được cấp 
	Báo cáo tiến độ 
	Báo cáo toàn văn 
	Báo cáo toàn văn 

	nộp 
	Ngành  
	
	 
	MSSV  
	 
	  Điện thoại 
	ngàn đồng
	In 
	In 
	.doc

	
	
	
	
	
	
	
	
	(Ngày 
	ký
	Tên)

	12
	BH
	1 
	Tính toán năng suất lao động và hiệu quả kinh tế xã hội của biện pháp thông gió xuyên phòng làm mát không khí bằng phương pháp bốc hơi đoạn nhiệt cải thiện điều kiện làm việc trong ngành may mặc 
	Huỳnh Thị Ngọc Hân - 610654B
	06BH1N
	Nguyễn Văn  Quán. 0913732381
	1.200
	
	
	

	10
	CM
	2 
	Nghiên cứu thực trạng xử lý nước cấp cho các thiết bị nhiệt và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước cấp lò hơi nhằm bảo đảm an toàn và phòng ngừa sự cố môi trường tại nhà máy dệt – Công ty dệt Việt Thắng.
	Phạm Văn Dương - 710209B. Nguyễn Thị hiền - 710219B
	07CM1N
	ThS. Lý Ngọc Minh.0903738086 (8405995)
	1200
	
	
	

	20
	CM
	3 
	Xử lý nước thải lò mổ 1000m3/ngày đêm 
	Vũ Văn Đức - 710280B. Nguyễn Vĩnh Thi - 710263B - Nguyễn Minh Thy - 710279B. Hà Quốc Anh - 710201B
	07CM1N
	ThS. Trần Thị Mai Phương 
	1200
	
	
	

	05
	MT
	4 
	Nghiên cứu xác định khối lượng rác thải sinh hoạt tại một khu dân cư
	Trần Thụy An Bình - 710409B. Ngô Đăng Khoa - 710449B. Lê Thị Lan Phương - 710480B. Huỳnh Xuân Thọ - 710500B. Bùi Anh Thư - 710502B
	07MT1N
	ThS. Trần Minh Hải. 8405995
	1200
	
	
	

	15
	MT
	5 
	Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin hoá chất trong kỹ thuật môi trường
	Hoàng Lâm Khoa - 610439B. Phạm Quốc Khánh - 610444B
	06MT2N
	ThS. Trần Minh Hải. 8405995
	800
	
	
	

	08
	BH
	6 
	Đánh giá tình trạng thiết bị và đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa sự cố môi trường cho lò hơi OMNICAL công suất 10T/h, áp suất 10 kg/cm2 tại công ty dệt Việt Thắng.
	Mai Thùy Linh - 610227B
	06BH1N
	ThS. Lý Ngọc Minh. 0903738086 (8405995)
	800
	
	
	

	14
	MT
	7 
	Nghiên cứu tác động việc sử dụng sản phẩm thuốc nhuộm tóc đến sức khoẻ con người và môi trường. 
	Phạm Tường Vy - 710522B. Nguyễn Việt Thi - 710498B. Võ Thị Thanh Loan - 710457B. Hoàng thị quỳnh uyên - 710516B. Nguyễn thị quỳnh trâm - 710506B
	07MT1N
	ThS. Trần Thị Mai Phương. 0958892956
	800
	
	
	

	18
	CM
	8 
	Nghiên cứu thu hồi và tái sử dụng bùn lắng ở công ty khai thác và xử lý nước ngầm ở TP.HCM 
	Hoàng Thị Thủy Tiên - 710268B. Đoàn Thanh Tâm - 710252B. Phan Thị Thu Hà  - 710215B. Đặng Thành Nhân - 7102047B. Nguyễn Tứ Nam Thiên Hoà - 710222B
	07CM1N
	Ngô Hoàng Văn. 0903700233
	800
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